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TUẦN  27

 Ngày soạn:  15/3/2013
 Ngày giảng: T2/18/3/2013
(Tiết 1)  Tập đọc
Tiết 79:  Ôn tập T.1)

  I. Mục tiêu :
-Đọc rõ ràng,rành mạch các bài tập đọc đã hoc từ tuần 19 đến tuần 26(phát âm rõ,tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút);hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

-Biết đặt và TLCH với khi nào?.Biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể một trong 3 tình huống bìa tập 4.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng:
 - Bảng phụ , VBT.

III. Hoạt động dạy- học : 

	 A.KiÓm tra : (5')

- 2 HS đọc bài : Sông Hương và trả lời câu hỏi.

- GV cho điểm.

B. Ôn tập: (30’)
    1. Kiểm tra đọc.

- GV ghi phiếu các bài tập HTL và Y/C HS đọc theo trang , theo đoạn như đã ghi trong phiếu.

- GV đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc.

- GV cho điểm.

2. Luyện đọc bài “Lá thư nhầm địa chỉ”
- GV tổ chức cho HS đọc.

- Y/C HS đọc theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- GV nhận xét cho điểm.

3. Tìm Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào.( Miệng)

- GV nhận xét, bổ sung.

a, Những đêm trăng sáng, dòng sông...dát vàng.

b, Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.
4. Nói lời đáp lại của em.

- HD HS hiểu đề.

- GV nhận xét bổ sung.

C. Củng cố, dặn dò: (5')
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà  chuẩn bị bài" Ôn tập Giữa học kì 2 “T.2"
	- 2 HS đọc lại bài: Sông Hương và trả lời câu hỏi trong SGK.

- HS nhận xét, bổ sung

 - HS đọc bài.

 - HS nx  bạn đọc hay.

- HS đọc HTL

- Đại diện nhóm đọc.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS làm việc theo cặp.

 Đại diện nhóm trình bày .

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS làm cá nhân

 - HS trình bày.

- HS nhận xét bổ sung.


(Tiết 2)  Tập đọc

Tiết 80:Ôn tập T.2 )

I. Mục tiêu :
-Đọc rõ ràng,rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26(phát âm rõ,tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút);hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Nắm được 1 số từ ngữ về bốn mùa.biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn.
-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng:
 - Bảng phụ , VBT.

III. Hoạt động dạy- học :
	 A.Kiểm tra bài cũ: (5')
- kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

B. Ôn tập: (30’)
    1. Kiển tra đọc.

- GV ghi phiếu các bài tập đọc và Y/C HS đọc theo trang , theo đoạn như đã ghi trong phiếu.

- GV đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc.
- GV cho điểm.

2. Đọc thêm :  Thông báo...vườn chim.Mïa nước nổi.

- Cho HS đọc nối câu, đọc đoạn, đọc cả bài.

- GV nhận xét bổ sung.
3. Trò chơi mở rộng vốn từ về 4 mùa.              ( Miệng)

- Y/C HS làm việc theo cặp 

- Y/C HS từng cặp trình bày.

- GV nhận xét bổ sung.

4 .Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở.Nhớ viết hoa chữ đầu câu.

- GV cho 1,2 HS làm giấy khổ to, HS dưới lớp làm VBT.

- Y/C HS làm trên giấy khổ to dán lên bảng.

- GV nhận xét bổ sung.

VD: Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã dải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.
C. Củng cố, dặn dò: (5')
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc chuẩn bị bài" Ôn tập giữa học kì 2” T.3”
	- HS kiểm tra lẫn nhau.

 - HS đọc bài.
 - HS nx  bạn đọc hay.

- HS làm việc cá nhân.

- HS trình bày .

- HS  khác nhận xét bổ sung.

- HS làm việc  theo cặp.

 - HS trình bày.

- HS nhận xét bổ sung.

- HS làm VBT.

- HS trình bày trước lớp

- HS nhận xét bổ sung.


(Tiết 3) Toán
Tiết 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I. Mục tiêu:
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Biết số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Chuẩn bị:
-GV: Đồ dùng dạy học

-HS: Đồ dùng học tập

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Bài cũ: (4’) 

-GV kiểm tra bài cũ của học sinh

B. Bài mới : (12’)
1.Giới thiệu phép nhân có thừa số 1.

a) GV nêu phép nhân, hướng dẫn HS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau:

      1 x 2 = 1 + 1 = 2   vậy1 x 2 = 2

      1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3
vậy
1 x 3 = 3

      1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4
vậy
1 x 4 = 4

-GV cho HS nhận xét: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

b) GV nêu vấn đề: Trong các bảng nhân đã học đều có


2 x 1 = 2

ta có
2 : 1 = 2


3 x 1 = 3

ta có
3 : 1 = 3

-HS nhận xét: Số nào nhân với số 1 cũng bằng chính số đó.

-Chú ý: Cả hai nhận xét trên nên gợi ý để HS tự nêu; sau đó GV sửa lại cho chuẩn xác rồi kết luận (như SGK).
2.Giới thiệu phép chia cho 1 (số chia là 1)
-Dựa vào quan hệ của phép nhân và phép chia, GV nêu:


1 x 2 = 2
ta có

2 : 1 = 2


1 x 3 = 3
ta có

3 : 1 = 3


1 x 4 = 4
ta có

4 : 1 = 4


1 x 5 = 5
ta có

5 : 1 = 5

-GV cho HS kết luận: Số nào chia cho 1 cũng bằng chính só đó.

          3. Thực hành: (18’)
Bài 1: Tính nhẩm
-HS tính nhẩm (theo từng cột)

Bài 2:Số?
-Dựa vào bài học, HS tìm số thích hợp điền vào ô trống (ghi vào vở).

1 x 2 = 2
5 x 1 = 5
3 : 1 = 3

2 x 1 = 2
5 : 1  = 5
4 x 1 = 4

Bài 3: Dành cho HSKG

-HS tự nhẩm từ trái sang phải.

a)4 x 2 = 8; 8 x 1 = 8 viết 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8

b)4 :  2 = 2; 2 x 1 = 2 viết 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2

c)4 x 6 = 24; 24 :1 = 24 viết 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24

4. Củng cố – Dặn  dò (5’)
-GV hỏi lại cách làm các bài tập trên.
-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Số 0 trong phép nhân và phép chia.
	-2 HS lên bảng làm bài.

- HS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau:


1 x 2 = 2


1 x 3 = 3


1 x 4 = 4

-HS nhận xét: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

-Vài HS lặp lại.

-HS nhận xét: Số nào nhân với số 1 cũng bằng chính số đó.

-Vài HS lặp lại.

-Vài HS lặp lại:



2 : 1 = 2



3 : 1 = 3



4 : 1 = 4



5 : 1 = 5

-HS kết luận: Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

-Vài HS lặp lại.

+HS tính theo từng cột. Bạn nhận xét.

-2 HS lên bảng làm bài. Bạn nhận xét.

-HS dưới lớp làm vào vở.

-3 HS lên bảng thi đua làm bài. Bạn nhận xét.




(Tiết 4)  Đạo đức
Tiết 27:  Lịch sự khi đến nhà người khác (T2)
I.Mục tiêu:
-  HS biết: một số quy tắc  ứng xử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của quy tắc ứng xử đó.

- HS biết cư sử lịch sự khi đến nhà người quen .

- HS có thái độ đồng tình, quý trọng những người biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

II. Tài liệu và phương tiện:

- Bảng phụ, vở BT đạo đức, . Tranh phóng to trong vở BT đạo đức. Phiếu học tập cho hoạt  động  1,2 . 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	 A.Bµi cò: (4')

- Tại sao  phải lịch sự khi đến nhà người khác?

- GV nhận xét cho điểm.

 B. Bài mới: (28’)
   1.Giới tiệu bài.

   2.Hướng dẫn tìm hiêu bài.

*HĐ1: Đóng vai.

 - Chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi n/giao 1 T/H.như SHD.

Kết luận:

TH1: Em cần hỏi mượn. Nêu được chủ nhà cho phép mới lấy  ra chơimà phải giữ gìn cẩn thận.

TH2: Em có yhể đề nghị chủ nhà, không nên tự tiện bật ti vi xem khi chưa được phép

TH3:Em cần đi nhẹ, nói khẽ hoặc ra về( chờ lúc sau sang chơi sau.)

*HĐ2: Trò chơi đố vui.

 - GV HD cách chơi theo cách  trong SHD

 - GV nhận xét đánh giá.

KLC: Cư xử lịch sự đến nhà người khác là thể hiện nếp sống văn minh. Trẻ em biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người yêu quý
C. Củng cố dặn dò: (3')

- Nhận xét giờ học

- VN xem lại bài và chuẩn bị : "Giúp đỡ người khuyết tật”
	- 2 HS lên bảng trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.

-HS thảo luận đóng vai  .

-Đại diện nhóm đóng vai.

- HS nhận xét bổ sung.

- Làm việc cả lớp.

- HS trình bày trình bày.

- HS khác nhận xét bổ sung.


(Tiết 5)  Bồi dưỡng (Toán)

Luyện: Số 1 trong phép nhân và phép chia
I. Mục tiêu:

-Củng cố cho HS biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Biết số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng:

-GV: ND bài.

-HS: VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Ổn định: (1’) 

B. Bài mới : (30’)

1.Giới thiệu bài.
     2. Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: Tính nhẩm
-HS tính nhẩm (theo từng cột)

-GV chữa nhận xét.
Bài 2: Số?
-Dựa vào bài học, HS tìm số thích hợp điền vào ô trống (ghi vào vở).

-Cho HS làm GV chữa nhận xét.
Bài 3: Tính

?Bài tập số 3 yêu cầu gì?
 -Cho Hs làm bài

 -GV chữa nhận xét

 Bài 4:   x, :
-Cho Hs thi làm nhanh kết quả.

 -GV chữa nhận xét.
C. Củng cố – Dặn  dò (4’)

-GV hỏi lại cách làm các bài tập trên.
-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Số 0 trong phép nhân và phép chia.
	+HS đọc yêu cầu-Tự làm bài

-1HS lên bảng chữa.

1 x 2 = 2
3 x 1 = 3     1 x 4 = 4

2 x 1 = 2       3 x 1 = 3     4 x 1 = 4

2 :  1 = 2        3 :  1 = 3    4 : 1 = 4

+HS đọc yêu cầu
             

-HS dưới lớp làm vào vở-1 HS đoc *Kq:       3           4             2

               3           4             5

               3           4             1

+HS đọc yêu cầu bài.

-2 HS lên bảng làm 

-*Kq:         6                 6

                 20               20

                   2                 2

                   4                 4

-2 HS lên bảng thi đua làm bài. Bạn nhận xét.

*Kq:  4 x 2 : 1 = 8

          4 : 2 x 1 = 8



(Tiết 6)  Bồi dưỡng (T Việt)
Luyện tiếng việt tiết 1 tuần 27

 I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Đọc “Chim Phượng làm vua” để đánh đúng dấu v vào ô trống.

-Rèn kĩ năng đọc hiểu tốt cho HS để trả lời đúng các câu hỏi.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	            A.Ổn định: (1’)

            B.Bài mới: (30’)

        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn luyện đọc.

-GV đọc mẫu bài tập đọc.

-cho HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi

-GV nhận xét chữa bài.

 3.Củng cố-Dặn dò: (4’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giời.

 -Về ôn lại các bài tập đọc đã học.


	-HS đọc thầm bài.

-HS thảo luận nhóm.

-Đại diện nhóm nêu kết quả.

*Kq:   -câu a: ô 1  -câu b:ô 2
           -câu c:  ô2 . 

e: ô1.

-Lớp nhận xét


 (Tiết 7 )  Thực hành
      Luyện  kể chuyện  

I.Mục tiêu: Giúp HS

 -Thuộc các câu chuyện đã học.Biết kể đúng lời kể các nhân vật tr0ng chuyện.

 -Biết kể theo các vai trong chuyện.

-HS biết nhận xét bạn kể.

 -Rèn kể đúng,rõ ràng.

 -Giáo dục ý thức học tốt.

 II.Đồ dùng: -GV: phiếu ghi tên các câu chuyện đã học.

                      -HS: Thuộc chuyện. 
 III.Cac hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	A.Ổn định: (1’)
B.Bài mới: (34’)
             1.Giới thiệu bài.

             2.Hướng dẫn kể chuyện.

-GV ghi những câu chuyện đã học

 1. Sơn Tinh,Thủy Tinh.

 2.Tôm Càng và Cá Con.

-GV nêu tiêu chí khi kể chuyện.

-cho HS lên thăm phiếu chuẩn bị chuyện

để thực hành kể.

-GV nhận xét bình chọn HS kể hay.

-Nhận xét tuyên dương trước lớp.

3.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại ND bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò:Về đọc thuộc các câu chuyện đã học.
	-HS nghe phổ biến của GV
-HS lên bảng bốc thăm phiếu.

-Thực hành kể chuyện.

-Lớp nhận xét.


   Ngày soạn:     16/3/2013
  Ngày giảng :  T3/19/3/2013               
(Tiết 1)  Toán
Tiết 132:  SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:

- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- Biết số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

- Biết số 0  chia cho số nào khác không cũng bằng 0.

- Biết không có phép chia cho 0.

II. Chuẩn bị:

-GV: Đồ dùng dạy học

-HS: Đồ dùng học tập

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Bài cũ (5’) 

-GV kiểm tra bài cũ của HS.

B. Bài mới : (12’)
 1.Giới thiệu phép nhân có thừa số 0.

-Dựa vào ý nghĩa phép nhân, GV hướng dẫn HS viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau:


0 x 2 = 0 + 0 = 0,
vậy 
0 x 2 = 0


Ta công nhận:

2 x 0 = 0

-Cho HS nêu bằng lời: Hai nhân không bằng không, không nhân hai bằng không.


0 x 3 = 0 + 0 + 0  = 0
vậy
0 x 3 = 3


Ta công nhận:

3 x 0 = 0

-Cho HS nêu lên nhận xét để có:

+ Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

+ Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

2.Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0.

-Dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, GV hướng dẫn HS thực hiện theo mẫu sau:

-Mẫu: 0 : 2 = 0, vì 0 x 2 = 0 

-0 : 3 = 0, vì 0 x 3 = 0 

-0 : 5 = 0, vì 0 x 5 = 0 

-Cho HS tự kết luận: Số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0.

-GV nhấn mạnh: Trong các ví dụ trên, số chia phải khác 0.

-GV nêu chú ý quan trọng: Không có phép chia cho 0.

-Chẳng hạn: Nếu có phép chia 5 : 0 = ? không thể tìm được số nào nhân với 0 để được 5 (điều này không nhất thiết phải giải thích cho HS).

     3.Thực hành: (18’)

Bài 1: Tính nhẩm.

-HS tính nhẩm. Chẳng hạn:


0 x 4 = 0


4 x 0 = 0

Bài 2: Tính nhẩm.

-HS tính nhẩm. Chẳng hạn:


0 : 4 = 0

Bài 3: Số?

-Dựa vào bài học. HS tính nhẩm để điền số thích hợp vào ô trống. 

-HS làm GV chữa nhận xét.
C. Củng cố – Dặn  dò (5’)

-GV hỏi lại cách làm các bài tập trên.
-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Luyện tập.
	-Hát

-3HS lên bảng sửa bài 3, bạn nhận xét.

-HS viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau:



0 x 2 = 0

2 x 0 = 0

-HS nêu bằng lời: Hai nhân không bằng không, không nhân hai bằng không.

-HS nêu nhận xét:

+ Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

+ Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

-Vài HS lặp lại.

-HS thực hiện theo mẫu:

-0 : 2 = 0, vì 0 x 2 = 0 (thương nhân với số chia bằng số bị chia)

-HS làm: 0 : 3 = 0, vì 0 x 3 = 0 (thương nhân với số chia bằng số bị chia)

-0 : 5 = 0, vì 0 x 5 = 0 (thương nhân với số chia bằng số bị chia)

-HS tự kết luận: Số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0.

+hS đọc yêu cầu –Tự làm.

-1 HS đọc kết quả.

*Kq:      0          0       0        0

              0          0       0        0.

+hS đọc yêu cầu –Tự làm.

*Kq:      0        0       0        0

-HS tính

-HS làm bài. Sửa bài.

-HS làm bài. Sửa bài.

+HS đọc yêu cầu-Tự làm 1 em lên bảng làm

0 x 4 = 0            2 x 0 = 0       0 x 1 = 0
      0 :  4 = 0           0 : 2 = 0       0 : 1 = 0



(Tiết 2) Kể chuyện
Tiết 27:   ¤n tËp(T.3)

I. Mục tiêu :
-Đọc rõ ràng,rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26(phát âm rõ,tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút);hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
- Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu.

-Ôn cách đáp lời xin lỗi của người khác. 

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng:
 - Bảng phụ , VBT.

III. Hoạt động dạy- học : 

	 A.KiÓm tra : (5')
- kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.

B. Ôn tập: (30’)
    1. Kiển tra đọc.

- GV ghi phiếu các bài tập đọc và Y/C HS đọc theo trang , theo đoạn như đã ghi trong phiếu.

- GV đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc.
- GV cho điểm.

2. Đọc thêm : Chim rừngTây nguyên,Sư Tử xuất quân- Y/C HS đọc nối tiếp. đọc đoạn, đọc cả bài.

3.Tìm bộ bận trả lời cho câu hỏi ở đâu?.
 - Y/C hS làm ( miệng).

- GV nhân xét, bổ sung.

4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. (viết)

- Giúp HS hiểu y/c đề.

- GV nhận xét , bs
a, Hoa phượng vĩ nở ở đâu?

b, ở đâu trăm hoa khoe sắc thắm?
5.Đáp lời của em.
- GV giúp HS hiểu Y/C của bài tập.

- Y/ C HS làm theo cặp.

- GV nhận xét bổ sung.
C. Củng cố, dặn dò: (5')

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị bài" Ôn tập T.4"
	- HS kiểm tra lẫn nhau.
 - HS nhận xét, bổ sung

 - HS đọc bài.
 - HS nx  bạn đọc hay.

- Thi đọc theo nhóm.

- Các nhóm khác nhận xét b/s

- Thi tìm theo nhóm.

 - Đại diện nhóm trình bày.

- HS nhận xét bổ sung.

- HS làm việc theo cặp.

- HS làm VBT

- HS làm việc theo nhóm.đôi.

- HS trình bày kết quả.

- HS nhận xét bổ sung.


Thể dục(GV chuyên)
----------------------------------------------------------
(Tiết 4)  Tự nhiên và xã hội
Tiết 27:    Loài vật sống ở đâu ?

I. Mục tiêu:

Sau bài học HS hiểu: 

- Loài vật có thể sống ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không.

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

- Biết yêu quý và bảo vệ động vật.

II. Đồ dùng:
      -Tranh ảnh sưu tầm về động vật.

       -Các hình vẽ trong SGK.

      - Giấy khổ to, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:
	A/ Kiểm tra: (4’)

	Kể tên và nêu ích lợi của một số loài cây sống dưới nước?

Lớp nhận xét, GV đánh giá.
	· Cây bèo tây

· Cây sen

· Cây súng

	B/ Bài mới: (28’)

	1. Giới thiệu bài:

Giáo viên tổ chức trò chơi: Chim bay, cò bay.

GV giới thiệu bài

2. Hoạt động 1: Làm việc với SGK: 

*Mục tiêu: 

- HS nhận ra loài vật có thể sống ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không.

*Tiến hành: 

- HS quan sát tranh trong SGK , thảo luận nhóm và nói về những gì các em nhìn thấy trong hình và trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Hãy kể tên các con vật có trong hình.

- Các con vật đó sống ở đâu?

- Bạn nhìn thấy gì trong hình 1, 2, 3, 4, 5?

- GV giới thiệu con cá ngựa qua tranh.

- Đại điện các nhóm báo cáo kết quả 

+ Hình nào cho biết : 

        Loài vật sống trên mặt đất? 

        Loài vật sống dưới nước? 

        Loài vật sống trên không?

GV kết luận.

+ Loài vật có thể sống ở đâu?

- HS lấy 1 số ví dụ về các con vật và nói môi trường sống của chúng.

3. Hoạt động 2: Triển lãm

*Mục tiêu: 

- HS củng cố những kiến thức đã học về nơi sống của loài vật; 

- Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật.

*Tiến hành:   

- Các nhóm trưng bày sản phẩm tranh ảnh đã sưu tầm được và được phân thành 3 nhóm.

- GV quan sát, hướng dẫn.

- Lớp nhận xét, đánh giá lẫn nhau.

GV kết luận.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)

- GV hệ thống nội dung bài.

- Nhận xét về giờ học

- Dặn HS tìm hiểu thêm về các loài vật .
	Loài vật sống ở đâu?
1.Đàn chim đang bay trên bầu trời.

2.Đàn voi đi trên đồng cỏ.

3.Một chú dê bị lạc đàn đang ngơ ngác.

4.Những chú vịt đang thảnh thơi bơi lội trên mặt hồ.

5.Dưới biển có bao nhiều loài cá, tôm, cua.

- Loài vật có thể sống được ở khắp nơi trên cạn, dưới nước, trên không.

- Nhóm sống dưới nước.

- Nhóm sống trên cạn.

- Nhóm bay lượn trên không.

Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống được ở khắp mọi nơi: trên cạn, dưới nước, trên không. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng.



(Tiết 5)   Bồi dưỡng(Toán)

Luyện: Toán tiết 1 tuần 27

I. Mục tiêu:

 -Giúp HS:

-Củng cố số 1 ,số 0 trong phép nhân và phép chia.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân,tính  chia. 

-Rèn kĩ năng giải toán đúng.

-GD ý thức học tốt.

II. Đồ dùng dạy - học:   -GV: SGK

                                        -HS: VBT

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Ổn định: (5’)
B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1:Tính nhẩm (TH/57)

-Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2: Tính nhẩm

-Cho HS đọc yêu cầu

-GV hướng dẫn mẫu.

-Cho HS làm bài-GV chữa.

Bài 3: Số?

?Bài toán cho biết gì?

?Bài toán hỏi gì?

?Bài toán yêu cầu gì?

-Cho HS làm bài 

–GV chữa nhận xét.

Bài 4: Tính                                

-Cho HS làm bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 5: Đố vui.

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Thi làm bài nhanh.

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

C. Củng cố, dặn  dò: (5’)

- Nhận xét tiết học, yêu cầu HS về nhà học cho thật thuộc bảng nhân 4. Chuẩn bị bài .

- Nhận xét tiết học.
	+Hs đọc yêu cầu bài-làm cá nhân.

- Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

*Kq:   a.  5   ,  24 ,    3  ,    2
            b. 0 ,     0 ,    0  ,    0

+HS đọc yêu cầu -1 HS lên bảng làm

*Kq:    a.   5  , 4 ,  3 , 2
            b.   0  , 0 ,  0 , 0

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

-3 HS lên bảng làm.

*Kq:    a.    1   ,  1  ,   1

                   0   ,  0  ,   0

            b.    1   ,   3 ,   1

                   0   ,   0 ,    0
+HS đọc –Tự làm

- Hs lên bảng làm.
*Kq:    1   ,   0  ,  0 
-Lớp nhận xét.

+HS đọc -1 HS lên bảng thi nối nhanh kết quả.




(Tiết 6)   Bồi dưỡng (Tiếng việt)
        Luyện : tả ngắn về biển

 I.Mục tiêu:

-Giúp HS.
- Biết dựa vào những câu trả lời về cảnh biển .Để viết được một đoạn văn ngắn tả ngắn về biển.

 -Rèn viết hoàn chỉnh bài văn.

- GD học sinh có ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 

- KNS: Giao tiếp: ứng xử văn hóa; Lắng nghe tích cực.

II. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Ôn định: (1’)

B. Bài mới: (34’) 

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn làm bài tập.

* Bài 1:Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Nêu yêu cầu bài tập.

- Treo tranh.

? Tranh vẽ cảnh gì ?

?Sóng biển như thế nào ?

? Trên mặt biển có những gì ?

? Trên bầu trời có những gì ?

- Gọi HS trình bày.

* Yêu cầu viết bài vào vở.

- Chấm một số bài.

- Nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố - dặn dò: (5’)

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài. 

-Về chuẩn bị bài sau: “Ôn tập giữa HK II”.

- Nhận xét tiết học.
	-HS hát
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- Tranh vẽ cảnh biển tươi sáng.

- Sóng biển xanh nhấp nhô.

- Trên mặt biển có những cánh buồm đang lướt sóng và những chú hải âu đang chao lượn.

- Mặt trời đang dần dần nhô lên, những đám mây đang trôi nhẹ nhàng.

- Nêu miệng.

- Viết bài vào vở.

-4 HS đọc bài viết.

- Lắng nghe và điều chỉnh.




Mĩ thuật(GV chuyên)
----------------------------------------------------------------------
    Ngày soạn:     17/3 /2013
    Ngày giảng :  T4/20/3/2013
Âm nhạc(GV chuyên)
Bồi dưỡng Âm nhạc(GV chuyên)

Thủ công(GV bộ môn)

Thể dục(GV chuyên)

--------------------------------------------------------
(Tiết 5) Tập đọc
Tiết 81:   Ôn tập (T.4)

I. Mục tiêu :

-Đọc rõ ràng,rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26(phát âm rõ,tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút);hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
-Nắm được 1 số từ ngữ về chim chóc.
- Viết một đoạn văn ngắn ( 3-> 4 câu) về loài chim ( hoặc gia cầm).

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng;

 - Bảng phụ , VBT.

III. Hoạt động dạy- học :
	 A.Kiểm tra bài cũ: (5')
- kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.

B. Ôn tập:(30’)
    1. Kiển tra đọc.

- GV ghi phiếu các bài tập đọc và Y/C HS đọc theo trang , theo đoạn như đã ghi trong phiếu.

- GV đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc.
- GV cho điểm.

2.Đọc thêm :Gấu Trắng là chua tò mò.
- Y/C HS đọc câu, đọc đoạn, cả bài.

- GV nhận xét.

3. Tró chơi mở rộng vốn tờ về chim chóc.
- Y/C HS hiểu đề.
- Chia nhóm cho HS tìm theo nhóm.

- GV chữa và nhận xét.

4.Viết một đoạn văn ngắn về loài chimhoặc gia cầm(gà, vịt, ngỗng).

- Giúp HS hiểu đề.
- GV cho HS làm VBT.

- GV nhận xét chữa.

VD:Ông em nuôi một con sáo. Mỏ nó vàng. Lông màu nâu sẫm. Nó hót suốt ngày. Có lẽ nó vui vì được cả nhà chăm sóc, được nuôi trong một cái lồng rất to, bên cạnh cây hoa lan rất cao toả bống mát.

C. Củng cố, dặn dò: (5')

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị  Ôn tập T5 .
	- HS kiểm tra lẫn nhau.

 - HS nhận xét, bổ sung

 - HS đọc bài.

 - HS nx  bạn đọc hay.

- HS đọc cá nhân.

- HS nhận xét bổ sung. 

- HS làm việc theo nhóm.

- HS trình bày.

- HS nhận xét.

- HS làm việc cá nhân..

- Từng cặp trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.


(Tiết 6)   Toán
                                             Tiết 133:  LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

- Lập được bảng nhân 1, bảng chia 1.

- Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Chuẩn bị:

-GV: Đồ dùng dạy học

-HS: Đồ dùng học tập

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Bài cũ: (5’) 

-GV kiểm tra bài cũ của HS.

B. Bài mới: (30’) 

  1.Giới thiệu.

  2.Luyện tập.

Bài 1: Số?

+ Lập bảng nhân 1,lập bảng chia 1.

-GV nhận xét, cho cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 1, bảng chia 1
Bài 2: Tính nhẩm
-HS tính nhẩm (theo từng cột)


a) HS cần phân biệt hai dạng bài tập:

-Phép cộng có số hạng 0.

-Phép nhân có thừa số 0.

b) HS cần phân biệt hai dạng bài tập:

-Phép cộng có số hạng 1.

-Phép nhân có thừa số 1.

c) Phép chia có số chia là 1; phép chia có số chia là 0.

Bài 3: Nối (theo mẫu) dành cho HS khá giỏi

Kết quả tính nào là 0?Kết quả tính nào là 1?

-HSKG tìm kết quả tính trong ô chữ nhật rồi chỉ vào số 0 hoặc số 1 trong ô tròn.

-Tổ chức cho HSKG thi nối nhanh phép tính với kết quả. Thời gian thi là 2 phút. Tổ nào có nhiều bạn nối nhanh, đúng là tổ thắng cuộc.

-GV nhận xét, tuyên dương.

C. Củng cố – Dặn  dò (5’)

-GV hỏi lại cách làm các bài tập trên.
-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Luyện tập chung.
	-2 HS tính, bạn nhận xét.

+HS đọc yêu cầu tự nhẩm

-HS tính nhẩm (bảng nhân 1, bảng chia 1)

-Cả lớp đọc đồng thanh bảng nhân 1, bảng chia 1.

-Làm bài vào vở, sau đó theo dõi bài làm của bạn và nhận xét.

-Một số khi cộng với 0 cho kết quả là chính số đó.

-Một số khi nhân với 0 sẽ cho kết quả là 0.

-Khi cộng thêm 1 vào một số nào đó thì số đó sẽ tăng thêm 1 đơn vị, còn khi nhân số đó với 1 thì kết quả vẫn bằng chính nó.

-Kết quả là chính số đó

-Các phép chia có số bị chia là 0 đều có kết quả là 0.

+HS đọc yêu cầu.-chơi trò chơi
-2 tổ thi đua.




(Tiết 7)   Chính tả

Tiết 53:     Ôn tập (T.5)

I. Mục tiêu: 

-Đọc rõ ràng,rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26(phát âm rõ,tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút);hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
-Biết cách trả lời câu hỏi như thế nào ?Biết đáp lời khảng định trong tình huống cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4)
-Giáo dục ý thức học tốt.

II. Đồ dùng:

 - Bảng phụ , VBT.

III. Hoạt động dạy- học :

	 A.Kiểm tra bài cũ: (5')
- kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.

B. Ôn tập: (30’)
    1. Kiển tra đọc.

- GV ghi phiếu các bài tập đọc và Y/C HS đọc theo trang , theo đoạn như đã ghi trong phiếu.

- GV đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc.
- GV cho điểm.

2.Đọc thêm : Dự báo thời tiết
- Y/c HS đọc câu, đọc đoạn, đọc cả bài.

- Y/C HS thi đọc theo nhóm.

- GV nhận  xét , chữa.

3.Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Như thế nào?.
- Y/C HS làm miệng.

- GV chữa và chốt.

4.Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.

- Giúp HS hiểu Y/C của đề bài.

- Cho HS làm vào VBT.

- GV nhận xét ,chữa.

a, Chim đậu như thế nào trên cành cây?

b, Bông cúc sung sương như thế nào?
5. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:
a.em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích.
b.Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao.
C. Củng cố, dặn dò: (5')
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà chuẩn bị bài" Ôn tập T6."
	- HS kiểm tra lẫn nhau.
 - HS nhận xét, bổ sung

 - HS đọc bài.
 - HS nx  bạn đọc hay.

- HS thi đọc theo nhóm.

- HS nhận xét, bổ sung. 

- HS làm việc theo cặp.

- HS nhận xét, chữa.

- HS làm vào vở BT.

- HS trình bày bài của mình.

- HS nhận xét, chữa.


 Ngày soạn:     18/3/2013

 Ngày giảng :  T5/21/3/2013
 (Tiết 1)  Luyện từ và câu
    Tiết 27: Ôn tập (Tiết 6)

I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

-HS khá, giỏi biết đọc lưu loát được đoạn, bài; tốc độ đọc trên 45 tiếng/phút.

- Nắm được một số từ ngữ về muông thú (BT2); kể ngắn được về con vật mình biết (BT3).

II. Đồ dùng:      -GV bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy -học:
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Bài cũ (4’)
 -Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
 B.Bài mới: (32’)

 1.Giới thiệu bài.
 2.KTTĐ và HTL.
- Cho HS lên  bảng bốc thăm chọn bài tập đọc ( 4 đến 5 em)

- Yêu cầu HS đọc bài và trả lời 1 câu hỏi về nội dung.
- GV nhận xét ghi điểm.

-Ôn luyên tập đọc: Cho HS đọc thêm bài: Gấu trắng là chúa tò mò, dự báo thời tiết

-GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi bài

- GV nhận xét 4. Bài tập

Bài 2: Trò chơi mở rộng vốn từ.
-Chia lớp thành 4 đội, phát cho mỗi đội một lá cờ.

-Phổ biến luật chơi: Trò chơi diễn ra qua 2 vòng.

+Vòng 1: GV đọc lần lượt từng câu đố về tên các con vật. Mỗi lần GV đọc, các đội phất cờ để giành quyền trả lời, đội nào phất cờ trước được trả lời trước, nếu đúng được 1 điểm, nếu sai thì không được điểm nào, đội bạn được quyền trả lời.

+ Vòng 2: Các đội lần lượt ra câu đố cho nhau. Đội 1 ra câu đố cho đội 2, đội 2 ra câu đố cho đội 3, đội 3 ra câu đố cho đội 4, đội 4 ra câu đố cho đội 5. Nếu đội bạn trả lời được thì đội ra câu đố bị trừ đi 2 điểm, đội giải câu đố được cộng thêm 3 điểm. Nếu đội bạn không trả lời được thì đội ra câu giải đố và được cộng 2 điểm. Đội bạn bị trừ đi 1 điểm. Nội dung câu đố là nói về hình dáng hoặc hoạt động của một con vật bất kì.

Tổng kết, đội nào giành được nhiều điểm thì đội đó thắng cuộc.

Bài 3:Thi kể chuyện về các con vật.
-Yêu cầu HS đọc đề bài sau đó dành thời gian cho HS suy nghĩ về con vật mà em định kể. Chú ý: HS có thể kể lại một câu chuyện em biết về một con vật mà em được đọc hoặc nghe kể, có thể hình dung và kể về hoạt động, hình dáng của một con vật mà em biết.

-Tuyên dương những HS kể tốt. 

C. Củng cố – Dặn  dò (4’)

-GV chốt lại nội dung tiết ôn tập.
-Nhận xét tiết học.

-Dặn dò HS về nhà tập kể về con vật mà em biết cho người thân nghe.

-Chuẩn bị: Ôn tập tiết 7.
	-HS kiểm tra lẫn nhau.

-HS bốc thăm.và xem lại bài

-HS đọc theo yêu cầu của lá thăm và trả lời câu hỏi

- HS nhận xét.

-Chia đội theo hướng dẫn của GV.

-Giải đố. Ví dụ: 

-Vòng 1

1. Con vật này có bờm và được mệnh danh là vua của rừng xanh. (sư tử)

2. Con gì thích ăn hoa quả? (khỉ)

3. Con gì cò cổ rất dài? (hươu cao cổ)

4. Con gì rất trung thành với chủ? (chó)

5. Nhát như … ? (thỏ)

6. Con gì được nuôi trong nhà cho bắt chuột? (mèo)…

Vòng 2:

1. Cáo được mệnh danh là con vật ntn? (tinh ranh)

2. Nuôi chó để làm gì? (trông nhà)

3. Sóc chuyền cành ntn? (khéo léo, nhanh nhẹn)

4. Gấu trắng có tính gì? (tò mò)

5. Voi kéo gỗ ntn? (rất khoẻ, nhanh,…)…

-Chuẩn bị kể. Sau đó một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi và nhận xét.




(Tiết 2)   Toán
Tiết 134: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:

 Giúp HS  luyện kỹ năng:

 - Học thuộc bảng nhân chia.

- Tìm thừa số, tìm số bị chia.

- Giải bài toán có phép chia.

II. Đồ dùng:

Bảng phụ ghi bài 2.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt đông của GV
	Hoạt đông của HS

	A.Kiểm tra : (5’)
2 HS làm bài trên bảng

Lớp nhận xét. GV đánh giá cho điểm
1. Giới thiệu bài: (31’)
- GV giới thiệu trực tiếp vào bài

2.Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1:  Tính nhẩm

- 2HS  nêu yêu cầu

- Lớp làm bài vào vở

- Chữa bài: HS nêu kết quả từng cột.

                    Lớp nhận xét kết quả.

     Nêu cách tìm kết quả của 2 phép chia khi biết kết quả của phép nhân?

*GV: Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

Bài 2:  Tìm x
- 2HS nêu yêu cầu 

- Lớp làm bài vào vở. 2HS lên bảng.

- Chữa bài: Lớp nhận xét.

   Nêu cách tìm x trong từng phép tính

*GV: Cách tìm thừa số, số bị chia  

Bài 3:Tìm y

-Cho HS đọc yêu cầu

?Bài tập số 3 yêu cầu gì?

-Cho HS làm-GV chữa

*Trò chơi:
-GV nêu luật chơi.

-Cho HS thực hành.

*GV: Củng cố cách xếp hình vuông từ các hình tam giác

C. Củng cố, dăn dò: (5’)
-GV hệ thống nội dung bài

- GV nhận xét giờ học 

-Dặn HS hoàn thành bài về nhà trong VBT
	4 : 1 =                        0 : 1 = 

 0 : 2 =                       1 : 1 =
+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

-1 HS đọc kết quả

*Kq:    10  , 12  , 20  ,   3

              5  ,   4  ,    5 ,    0

              2  ,   3  ,    4  ,   0

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

-3 HS lên bảng làm.
*Kq:    x = 7        x = 9              x = 1

+HS đọc yêu cầu-làm bài cá nhân

-Đổi bài kiểm tra chéo

*Kq:  x = 12        x = 4              x = 25
+ 2HS nêu yêu cầu

- 2 nhóm x 4 HS thi xếp hình theo mẫu

- Chữa bài: Lớp nhận xét kết quả




(Tiết 3)  Tập viết
Tiết 27:   Ôn tập 
I.Mục tiêu:  Giúp HS
   - Ôn tập các chũ hoa đã học.Viết đúng câu tạo chữ.
  -Biết viết đúng chữ nghiêng.

  -Rèn chữ viết cho HS.

-Giáo dục ‎ thức viết chữ đẹp.

II.Đồ dùng:      -GV: Chữ mẫu.

                          -HS: Vở bảng con:

III.Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra: (5’)

-Cho HS viết chữ hoa A,B.C
-GV nhận xét ghi bảng.

B.Bài mới: (31’)

1.Giới thiệu bài.

2.Hướng dẫn ôn tập.

-Hướng dẫn viết chữ hoa.
-Cho Hs nêu cách viết các chữ hoa đã học.

3.HS thực hành viết.

-Cho HS viết vở tập viết.
-GV quan sát hướng dẫn những HS viết có sai.

4.Chấm chữa bài.
-Thu bài chấm từ 5-7 bài.

-Rút kinh nghiệm
C.Củng cố-Dặn dò: (4’)

-Nhắc lại nội dung bài.

-Nhận xét giờ

-Dặn dò:về ôn lại bài.
	-2 HS lên bảng viết
-HS thực hành viết

-HS thu bài chấm


(Tiết4)  Bồi dưỡng(T việt)

Luyện tiếng việt tiết 2 tuần 27
I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -Biết điền dấu chấm dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào chỗ trống  .Biết đặt đúng câu hỏi vì sao?khi nào?Ở đâu? Cho hoàn thành câu.

-Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	            A.Ổn định: (1’)

            B.Bài mới: (34’)

        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn luyện đọc.

Bài 1: Điền dấu chấm,dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào ô trống .

-Cho HS đọc yêu cầu bài

-cho HS làm bài

-GV chữa bài -nhận xét.

Bài 2: Đặt câu hỏi(Vì sao?Khi nào?Ở đâu?)cho bộ phận in đậm

-Cho Hs đọc yêu cầu.
-Cho HS làm 

-GV chữa nhận xét:

 Bài 3: Bạn Ly chép mấy câu ca dao sau nhưng không viết hoa các tên riêng.Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng.

-Cho HS đọc yêu cầu
-Cho HS làm bài.

- GV chữa nhận xét.

C.Củng cố-Dặn dò: (5’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giờ.

 -Về ôn lại các bài tập đọc đã học.
	+HS đọc yêu cầu bài-Tự làm bài

-1 HS lên bảng làm-Lớp nhận xét.

*Kq:  tối om.tỉnh dây.li ti,Ai đó?tắm xong,

+HS đọc yêu cầu -1 HS lên bảng làm bài..

*Kq: Câu a: Khi nào

         Câu b: Vì sao.

         Câu c: Ở đâu.

         Câu d: Vì sao

+HS đọc yêu cầu bài-Tự làm bài

- HS đổi bài KT chéo-Lớp nhận xét.

*Kq:  viết hoa các tên riêng

-Thê Húc,Ngọc Sơn,Tây Ninh,Điện Hà.


(Tiết 5)  Bồi dưỡng (Toán)

Luyện toán tiết 2 tuần 27

I Mục tiêu: -Giúp HS

- Củng cố về số 1 số 0 trong phép nhân và phép chia,tìm thừa số chua biết,số bị chia chưa biết.

           - Rèn kĩ năng giải toán.

          - Giáo dục ý thức học tốt.

II Đồ dùng:



GV : ND bài.



HS : SGK

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Ôn định( (1’)
2. Bài mới:(34’)
* Bài 1 : Tính nhẩm

-Cho HS làm.

- GV nhận xét
* Bài 2 : Tính( theo mẫu)

-Gv hướng dẫn mẫu.

- GV nhận xét.

* Bài 3 : Tìm x
-Cho HS làm 
 -GV chữa nhận xét.

 *Bài 4: 
-cho HS đoc đề
?Bài toán cho biết gì?

?Bài toán hỏi gì?

 ?Muốn biết đã chia được mấy hộp bánh ta làm thế nào?
-Cho HS làm bài-GV chữa
     C. Củng cố, dặn dò: (5’)

- GV nhận xét tiết học


- Về nhà ôn lại bài.
	+HS đọc yêu cầu tự làm bài.

1 HS  lên bảng làm –Lớp nhận xét.
+HS đọc yêu cầu-tự làm cá nhân

-1 HS nêu kết quả
*Kq:   30 dm, 20 dm,  6 dm , 10 L.
+HS đọc yêu cầu tự làm bài.

-3HS  lên bảng làm 
*Kq:  x = 5  ,  x = 10 ,  x =  5
+ HS đọc đề-Tóm tắt đề-Phân tích

-1 Hs lên bảng làm

             Bài giải

 Đã chia được số hộp bánh là:

         12 : 4 = 3(hộp) 

                   Đ/S: 3 hộp bánh




(Tiết 6)   Thực hành(T Việt)

Luyện tiếng việt tiết 3 tuần 27

I.Mục tiêu:- Giúp HS.

 -.Luyện cho HS biết sắp xếp tên các loài chim theo tứ tự bảng chữ cái. 

 -Luyện cho HS biết dựa vào câu chuyện “Chim Phượng làm vua”trả lời đúng các câu hỏi. 

 -Rèn kĩ năng TLCH nhanh,đúng .

 -Giáo dục ý thức học tốt.

II.Đồ dùng:      -GV: SGK.

                         - HS: SGK ,VBT                

 II.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	       A.Ổn định: (1’)

       B.Bài mới: (34’)

        1.Giới thiệu bài.

        2.Hướng dẫn làm BT.

 Bài 1:Sắp xếp tên các loài chim theo thứ tự bảng chữ cái.
- GV cho Hs đọc yêu cầu bài.

-GV nhận xét chữa bài.

 Bài 2: Dựa theo Truyện “Chim Phượng làm vua”trả lời câu hỏi.

- GV nêu câu hỏi cho Hs trả lời

? Các loài chim tổ chức lễ gì?

?Những con nào được lọt vào vòng cuối?

?Cuối cùng,con nào được chọn ?vì sao?
-GV nhận xét bổ sung.

 3.Củng cố-Dặn dò: (4’)

-Nhắc lại bài.

-Nhận xét giời.

 -Về ôn lại các bài tập đọc đã học.
	-HS hát.

+HS đọc yêu cầu bài-Làm bài vào vở

-3 em đọc kết quả.

-Lớp nhận xét.

+HS  quan sát tranh trả lời câu hỏi.

- Các loài chim tổ chức lễ hội chon vua.

-Gà Trống,Công,Phượng.

-Cuối cùng chim Phương được chọn vì chim Phượng bay cao vút tận mây xanh. 

-Lớp nhận xét


(Tiết 7)    Luyện thể thao
Ôn tập  bài tập RLTTCB

I. Mục tiêu:
-Ôn tập  bài tập RLTTCB.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác .    
-Rèn tính nhanh nhẹn.

-Giáo dục ‎ thức học tập tốt.       

II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi  , sân chơi .
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
	Nội dung
	Phương pháp lên lớp

	I. Mở đầu: (5’)

GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

Khởi động

Ôn bài TD phát triển chung

Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp

Kiểm tra bài cũ : 4 HS

Nhận xét

II. Cơ bản: { 24’}

a.Ôn *Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông.

         *Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi

Nhận xét

b.Đi chuyển gót 2 tay chống hông .

G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi .

Nhận xét

c.Đi nhanh chuyển sang chạy
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G.viên hướng dẫn và tổ chức HS đi

Nhận xét

III. Kết thúc: (6’)
Đi đều….bước              Đứng lại….đứng

Thả lỏng

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn các bài tập RLTTCB
	Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

                                  GV

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

     *   *   *   *   *   *   *   *   *

Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV


 Ngày soạn:     19/3/2013

 Ngày giảng :  T6/22/3/2013
(Tiết 1)     Tập làm văn
                                            Tiết 27:   ÔN TẬP (Tiết 7)
I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 45 tiếng/phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

-HS khá, giỏi biết đọc lưu loát được đoạn, bài; tốc độ đọc trên 45 tiếng/phút.

- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với Vì sao? (BT2, BT3); biết đáp lời đồng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở BT4).

II. Chuẩn bị:

-GV: Đồ dùng dạy học

-HS: Đồ dùng học tập

III. Các hoạt động:

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Bài cũ (5’)

* KTTĐ và HTL

- Cho HS lên  bảng bốc thăm chọn bài tập đọc    ( 4 đến 5 em)

- Yêu cầu HS đọc bài và trả lời 1 câu ỏi về nội dung

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới : (30’)
 1.Giới thiệu.
Ôn luyên tập đọc: Cho HS đọc thêm bài: Cá sấu sợ cá mập

-GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi bài

- GV nhận xét ghi điểm
2. Bài tập.

Bài 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao”
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

-Câu hỏi “Vì sao?” dùng để hỏi về nội dung gì?

-Hãy đọc câu văn trong phần a.

-Vì sao Sơn ca khô khát họng?

-Vậy bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”

-Yêu cầu HS tự làm phần b.

Bài 3:Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

-Gọi HS đọc câu văn trong phần a.

-Bộ phận nào trong câu trên được in đậm?

-Phải đặt câu hỏi cho bộ phận này ntn?

-Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng thực hành hỏi đáp theo yêu cầu. Sau đó, gọi 1 số cặp HS lên trình bày trước lớp.

-Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau.

-Bài tập yêu cầu HS đáp lại lời đồng ý của người khác.

-Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau, suy nghĩ để đóng vai thể hiện lại từng tình huống, 1 HS nói lời đồng ý, 1 HS nói lời đáp lại. Sau đó gọi 1 số cặp HS trình bày trước lớp.

C. Củng cố – Dặn  dò (5’)
-Câu hỏi “Vì sao?” dùng để hỏi về nội dung gì?

-Khi đáp lại lời đồng ý của người khác, chúng ta cần phải có thái độ ntn?

-Dặn dò HS về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “Vì sao?” và cách đáp lời đồng ý của người khác.
	-Hát

-HS bóc thăm.và xem lại bài

-HS đọc theo yêu cầu của lá thăm và trả lời câu hỏi

- HS nhận xét.

-Bài tập yêu cầu chúng ta: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao?

-Câu hỏi “Vì sao?” dùng để hỏi về nguyên nhân, lí do của sự việc nào đó.

-Đọc: Sơn ca khô cả họng vì khát.

-Vì khát.

-Vì khát.

-Suy nghĩ và trả lời: Vì mưa to.

-Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.

-Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca.

-Bộ phận “vì thương xót sơn ca”.

-Câu hỏi: Vì sao bông cúc héo lả đi?

-Một số HS trình bày, cả lớp theo dõi và nhận xét. Đáp án

b) Vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn?

Đáp án:

a) Thay mặt lớp, em xin cảm ơn thầy (cô) đã đến dự tiệc liên hoan văn nghệ với chúng em./ Lớp em rất vinh dự được đón thầy (cô) đến dự buổi liên hoan này. Chúng em xin cảm ơn thầy (cô)./…

b) Thích quá! Chúng em cảm ơn thầy (cô)./ Chúng em cảm ơn thầy (cô) ạ./ Oâi, tuyệt quá. Chúng em muốn đi ngay bây giờ./…

c) Dạ! Con cảm ơn mẹ./ Thích quá. Con phải chuẩn bị những gì hả mẹ?/…




(Tiết 2)  Chính tả

    Tiết 54:  Ôn tập (tiết 8)

I - Mục tiêu

- Tiếp tục ôn Tập đọc và HTL.

- Củng cố vốn từ qua trò chơi ô chữ.

- ứng dụng trong cuộc sống.

II -  Đồ dùng dạy học

Bảng phụ chép sẵn bài tập 2

III - Hoạt động dạy học

	1- Giới thiệu bài. (1’)
2- Ôn Tập đọc và HTL : (34’)
GV cho HS ôn lại các bài Tập đọc và HTL đã học.

3- Trò chơi ô chữ.
- GV treo bảng phụ, hướng dẫn mẫu

- GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm có số bạn bằng số từ hàng ngang.

- Treo thêm 1 bảng phụ kẻ sẵn ô chữ như bài tập 2.

- Gọi HS đọc ô chữ theo hàng dọc.

- Sông Tiền nằm ở miền nào của đất nước?

- GV: sông Tiền nằm ở miền Tây Nam Bộ, là 1 trong 2 nhánh sông Mê Kông chảy vào nước ta.

C. Củng cố – Dặn dò:  (5’)
-Nhắc lại nội dung bài.

-Nhận xét giờ.

-Dặn dò:Về ôn lại bài.
	- HS luyện đọc và HTL.

- Nhận xét đánh giá.

- HS dựa vào gợi ý đoán các từ hàng ngang.

- Lần lượt từng HS của mỗi đội lên ghi từ hàng ngang.

- Nhận xét, bìmh chọn đội viết đúng, nhanh.

- HS đọc: sông tiền

- Miền Nam.

- Tập làm bài tiết 9, tiết 10.


(Tiết 3)  Toán
                     Tiết 135:  LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học.

- Biết tìm thừa số, số bị chia.

- Biết nhân (chia) số tròn chục với (cho) số có một chữ số.

- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 4).

II. Chuẩn bị:
-GV: Đồ dùng dạy học

-HS: Đồ dùng học tập

III. Các hoạt động:
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò

	A. Bài cũ (5’) 

-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập sau:

·  4 x 7 : 1

·  0 : 5 x 5

·  2 x 5 : 1

  B. Bài mới: (30’) 

  1.Giới thiệu.
   2.Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 1: Tính nhẩm
-Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó yêu cầu 1 HS đọc bài làm của mình.

-Hỏi: Khi đã biết 2 x 3 = 6, ta có ghi ngay kết quả của 6 : 2 và 6 : 3 hay không? Vì sao?  

-Chẳng hạn:


2 x 3 = 6


6 : 2 = 3


6 : 3 = 2

Bài 2: Tính
-Cho HS đọc yêu cầu

-HS làm bài

-GV chữa nhận xét
Bài 3:
-Cho HS đọc yêu cầu.

?Bài toán cho biết gì?

?Bài toán hỏi gì?

?Bài toán yêu cầu tìm gì?

-HS làm –Gv chữa nhận xét.
C. Củng cố – Dặn  dò (5’)

-GV hỏi lại cách làm các bài tập trên. 
-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Luyện tập chung.
	-Hát

-2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài ra giấy nháp.

-HS tính nhẩm (theo cột)

-Khi biết 2 x 3 = 6, có thể ghi ngay kết quả của 6 : 2 = 3 và 6 : 3 = 2 vì khi lấy tích chia cho thừa số này ta sẽ được thừa số kia.

+HS đọc yêu cầu-Tự làm
-2 HS lên bảng làm

a.  8 : 2 + 6 = 4 + 6         4 x 3 -7 = 12 – 7

                   = 10                           = 5
b.  4 : 4 x 0 = 1 x 0          0 : 7 + 2 = 0 + 2
                   = 0                              =  2
+HS đọc đề toán-tóm tắt đề.

-1 HS lên bảng làm

Bài giải

Mỗi hộp có số cái bút là:
            15 : 3 = 5 (cái bút)
           Đ/S: 5 cái bút



SINH HOẠT TUẦN 27
I.MỤC TIÊU:

 - Đánh giá tình hình học tập , nền nếp của lớp tuần qua.

 -  Đề ra phương hướng thực hiện cho tuần tới.

 II.Nội dung.

Tiến hành sinh hoạt

    1) Đánh giá tình hình hoạt động của lớp tuần qua:

 *Nề nếp: 

  - Đồng phục đúng quy định .

  - Tổ  trực tuần , trực nhật sạch sẽ .

 *Học tập: Đa số các em chăm chỉ học tập , hăng say phát biểu xây dựng bài . Bên cạnh đó có một số em chưa chịu khó học tập 

  2) Phương hướng tuần tới:

  - Tiếp tục duy trì nề nếp .

  - Đồng phục đúng quy định .

  - Tổ 2 trực tuần , trực nhật lớp .

  - Đi học đúng giờ , chuyên cần.


  - Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm mười  

  - Chuẩn bị đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập trước khi  đến lớp. 

3)Dặn dò : 

     -Thực hiện tốt như quy định.

    - Phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt còn tồn tại.

    -Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm tốt.

    -Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của đội trường lớp  

Tiếng anh(GV chuyên)

Tiếng anh(GV chuyên)

Bồi dưỡng Mĩ thuật(GV chuyên)
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